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Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số:  5700101098, đăng ký lần đầu: ngày 02 tháng 01 năm 2007, thay đổi lần ba: ngày 18 tháng 07 năm 2011, đăng ký tại Sở Kế hoạch và đầu tư  Tỉnh Quảng Ninh.

· Địa chỉ:   

· Trụ sở chính
: Phường Cẩm  Sơn , Thị Xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

· Điện thoại
: (84.33) 3862 337



· Fax
: (84.33) 3863 945
    

· Website
:  www.caosoncoal.com
· Email
: contact@caosoncoal.com                     

Vốn điều lệ
: 149.992.290.000 ( một trăm bốn mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi hai triệu, hai trăm  chín mươi nghìn đồng) 
I. 
Lịch sử hoạt động của Công ty

1.  
Những sự kiện quan trọng

*  Việc thành lập:

Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin,  trước đây là Xí nghiệp Xây dựng Má than Cao Sơn, được thành lập ngày 06. 06. 1974 do Liên xô thiết kế và xây dựng. Sau 8 năm xây dựng và khai thác, ngày  26. 05. 1982, xí nghiệp phát triển thành Mỏ than Cao Sơn. Đến ngày 16.10. 2001, mỏ đổi tên thành Công ty than Cao Sơn. Theo thiết kế trước đây, trữ lượng than nguyên khai công nghiệp toàn mỏ là 70.235.000 tÊn than, công suất mỏ là 2.000.000 tÊn/ năm.  Theo thiết kế mới nhất của Công ty Tư vấn đầu tư mỏ và công          nghiệp - TKV lập,  Công ty khai thác đến độ sâu -350m so với mức thuỷ chuẩn với trữ lượng than nguyên khai công nghiªp: 137 triệu tÊn, công suất khai thác than đạt từ 3.500.000 tÊn/ năm trở lên,  đảm bảo chất l​­îng than ổn định, tận thu tối đa tài nguyên so với ph­​¬ng pháp khai thác hầm lò, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong  n​­íc và xuất khẩu theo chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam.

* Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:

 Ngày 05. 08. 2006, công ty chuyển thành Công ty Cổ phần Than Cao S¬n-TKV, nay là Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin  là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than-Kho¸ng sản Việt Nam theo quyết định số: 2041/ QĐ- BCN ngày 05. 08. 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.  Ngày 02. 01. 2007, công ty chính thực hoạt động theo cơ chế công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số:  5700101098, đăng ký lần đầu: ngày 02 tháng 01 năm 2007, thay đổi lần ba: ngày 18 tháng 07 năm 2011, đăng ký tại Sở Kế hoạch và đầu tư  Tỉnh Quảng Ninh. với tổng số vốn điều lệ: 149.992.229.000 đồng.

* Niêm yết: 
Ngày 21 tháng 11 năm 2008 cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán: TCS.
2. 
Quá trình phát triển

* 

Ngành nghề kinh doanh:

· Khai thác, chế biến kinh doanh than và các loại khoáng sản khác;

· Xây dựng các công trình mỏ, công nghiệp, dân dụng và san lấp mặt bằng;

· Chế tạo, sửa chữa, gia công các thiết bị mỏ, phương tiện vận tải, các sản phẩm cơ khí;

· Sản xuất các mặt hàng cao su;

· Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;

· Quản lý, khai thác cảng và bến thủy nội địa;

· Vận tải đường thủy, đường bộ, đường sắt;

· Nuôi trồng thủy sản;

· Kinh doanh, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, ăn uống;

· Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, hàng hóa.

*

 Tình hình hoạt động:
 Công ty hoàn thành  vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông năm 2011 đã quyết nghị.  Lợi nhuận đạt 89,6 tỷ đồng, bằng 114 % Kế hoạch. Đời sống cán bộ công nhân viên ổn định, thu nhập bình quân người lao động:  7.236.399 đồng/ người – tháng,  vốn  chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.
3.  Định hướng phát triển

* Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

- 

Phấn đấu sản xuất kinh doanh với mục tiêu : An toàn – Hiệu quả –  Phát triển vững mạnh.
- 

Mở rộng sản xuất kinh doanh đa ngành nghề và lĩnh vực hoạt động.

* 
Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

Xây dựng Công ty cổ phần than Cao Sơn – vinacomin phát triển ổn định với các tiêu chí sau:

   3.1.     Là mỏ khai thác than lộ thiên hiện đại, thân thiện với môi trư​ờng với thiết bị công nghệ khai thác, chế biến và tiêu thụ than tiên tiến, đảm bảo các tiêu chuẩn môi trư​ờng, cải thiện điều kiện lao động cho công nhân vận hành, đảm bảo an toàn cho tất cả các công đoạn trong dây chuyền sản xuất, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất. 

3.2.
Đạt công suất khai thác từ 3.500.000 tấn/ năm trở lên, khai thác đến độ sâu -350m so với mức thuỷ chuẩn, đảm bảo chất lư​ợng than ổn định, tận thu tối đa tài nguyên so với ph​ương pháp khai thác hầm lò, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong n​ước và xuất khẩu theo chỉ đạo của TKV.

3.3    Xây dựng văn hoá doanh nghiệp: Văn hoá công ty than Cao Sơn với đội ngũ CBCNVC có đủ trình độ kỹ thuật, làm chủ đư​ợc thiết bị công nghệ khai thác, có tác phong công nghiệp, có t​ư chất đạo đức tốt, gắn bó với công ty trong suốt quá trình phát triển, cùng nhau xây dựng công ty ngày càng ổn định và phát triển.

3.4.
Sản xuất kinh doanh của Công ty luôn đạt hiệu quả, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC và đảm bảo lãi cổ tức cho các cổ đông, thu hút đầu t​ư của các cổ đông vào Công ty.

3.5.
 Xây dựng mối quan hệ với các đơn vị trong vùng, trong ngành, trong nư​ớc và trên thế giới để nắm bắt kịp thời những thành tựu khoa học áp dụng trong ngành mỏ, những thông tin về thị tr​ường, sản phẩm  và các thông tin liên quan đến chiến l​ược phát triển của Công ty để điều chỉnh kịp thời.
II. 
Báo cáo của Hội đồng quản trị của Công ty

1.     Cơ cấu tổ chức: 

Hội đồng quản trị công ty gồm 05 uỷ viên :

1.1. Ông Nguyễn Xuân Lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành

1.2. Ông Phạm Văn Long, Uỷ viên  thường trực HĐQT;

1.3. Ông Mai Huy Giáp, Uỷ viên HĐQT, Phó giám đốc;
1.4. Ông Phạm Ngọc Khánh, Uỷ viên HĐQT;
1.5. Ông Nghiêm Chí Minh, Uỷ viên HĐQT;

 Trong 5 thành viên HĐQT có 2 thành viên kiêm nhiệm chức vụ quản lý của công ty và 03 là thành viên HĐQT độc lập. Các Thành viên HĐQT đều phụ trách, theo dõi  từng lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh doanh cụ thể  phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của mình. 

2. Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011, các quy chế, hướng dẫn của Tập đoàn và quy định  của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, trong năm 2011,  Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo bộ máy điều hành quản lý công ty chặt chẽ, đúng pháp luật, minh bạch đảm bảo quyền lợi của cổ đông và có lãi. Hội đồng quản trị đã họp 39 phiên qua hình thức họp trực tiếp và họp gián tiếp, ban hành 39 nghị quyết, chỉ đạo sản xuất kinh doanh và phát triển công ty đã ban hành, sửa đổi các quy chế quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty  về các lĩnh vực XDCB, định mức tiêu hao nhiên liệu, khoán chi phí cho phù hợp với các quy định  mới của Nhà nước… Nhờ vậy, các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh,  nộp ngân sách, thực hiện chính sách chủ chương của Đảng, Nhà nước, bảo vệ môi tr­êng…cña công ty  luôn  được thực hiện nghiêm  theo sự chỉ đạo  của Tập đoàn, được các cấp đánh giá cao. 

3. Công tác Đầu tư  phát triển


Trong năm 2011, Công ty chủ yếu tập trung thực hiện một số hạng mục, thuộc dự án chuyển tiếp của năm 2010 là các dự án đầu tư đã nêu đều được ghi trong KHĐT năm 2010, khi xây dựng KHĐT năm 2011 là lúc dự án đã đủ các điều kiện thực hiện, trong năm 2011 sản lượng theo kế hoạch tăng cao Công ty đã chủ động thực hiện các hạng mục được ghi trong kế hoạch thực hiện năm 2011 đã đủ điều kiện  thực hiện để thiết bị về đáp ứng ngay cho sản xuất kinh doanh của Công ty. 


Trong quá trình thực hiện đấu thầu như lập, phê duyệt HSMT đăng tải, mở thầu, xét thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu thực hiện đúng tiến độ thời gian và trình tự quy định của Luật đấu thầu số 61/2005/QH11,  Nghị định 85/2009/NĐ-CP và tuân thủ quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Vinacomin

       Công ty triển khai công tác đấu thầu và quản lý dự án theo Luật sửa đổi bổ sung số: 38/2009/ QH 12, Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP và công văn hướng dẫn số: 1942 ngày 01 tháng 09 năm 2009 của TKV.


Năm 2011 Công ty đã thực hiện Đầu tư xây dựng đạt 98,35% Kế hoạch năm 2011, đạt lợi nhuận sau thuế TNDN: 80,5 tỷ đồng; tiền lương bình quân:  7.236.399 đồng/ ng-thg
4.    Công tác bảo toàn và phát triển vốn.

Vốn đầu tư chủ sở hữu khi thành lập công ty cổ phần và đưa vào hoạt động ( năm  2007 ) của công ty: 100 tỷ đồng. Đến năm 2011, sau 5 năm, vốn chủ sở hữu của Công ty đã tăng lên 149.992.290.000 đồng  bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng. Vốn chủ sở hữu tăng 32,7 tỷ đồng so với đầu năm.  Tỷ suất lợi nhuận/ vốn đầu tư chủ sở hữu: 53,7 %  phản ánh  vốn đầu tư  vào công ty đạt  hiệu quả  cao. Khả năng thanh toán hiện hành = 1,16 cho thấy công ty đủ khả năng  thanh toán các khoản nợ. 
5. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu :
	TT
	Chỉ tiêu
	§VT
	Thực hiện năm 2011
	TH/KH (% )
	2011/2010 (% )

	
	
	
	KH
	TH
	
	

	1
	Bốc xúc đất đá
	m3
	28.500.000
	32.100.560
	113
	119

	2
	Than sản xuất 
	tÊn
	3.900.000
	4.237.400
	110
	103

	3
	Than tiêu thụ
	tÊn
	3.760.000
	4.146.642
	110
	104

	4
	Doanh thu T.sè
	Tỷ đồng
	3.363
	3.653
	107
	134

	5
	Lợi nhuận
	Tỷ đồng
	78
	89,6
	114
	103

	6
	Tiền lương BQ 
	§/ng-thg
	5.790.000
	7.236.399
	126
	108


   Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời, chỉ đạo, định hướng  bộ máy điều hành  quản lý, sản xuất  kinh doanh năm 2011 đạt kết quả cao. Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin đã tuân thủ theo đúng Luật Doanh nghiệp,  Điều lệ công ty  và các  quy định của pháp luật khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. 

III.  
Báo cáo của Ban Giám đốc

1.  Báo cáo tình hình tài chính cơ bản năm 2011
- Cơ cấu tài sản: (%)
+ Tài sản dài hạn/Tổng tài sản





:

59,63
+ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản





:

40,37
- Cơ cấu nguồn vốn (%)







+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn





:

85,85
+ Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn


:

14,15
- Khả năng thanh toán: (lần)

+ Khả năng thanh toán nhanh (Khả năng thanh toán nhanh = (Tiền + Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn)                      


    :  

      0,18
+ Hệ số thanh toán tổng quát của công ty ( tổng tài sản/ tổng nợ ):   1,16
- Khả năng sinh lời: (%)
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản         :  


 4,75
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần  :  

  
  2,23
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu:  
      33,57
- 
Năm 2011 là năm hết sức khó khăn, thị trường tiêu thụ than biến động phức tạp,. nhiên liệu  các yếu tố vật tư đầu vào để phục vụ sản xuất đều tăng mạnh so với năm 2010.
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011:

+  Tài sản ngắn hạn

                                               684.415.685.885    VND
+  Tài sản dài hạn                                                        1.010.840.539.379   VND
   Cộng tài sản                                                            1.695.256.225.264   VND
+  Nợ phải trả


                                             1.455.369.777.697   VND
+ Nguồn vốn chủ sở hữu:          

                            239.886.447.567  VND
   Cộng  nguồn vốn                                                     1.695.256.225.264     VND
- Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 





       14.999.229 cổ phiếu
+ Cổ phiếu thường                                                              14.999.229 cổ phiếu

+ Cổ phiếu ưu đãi                                                                -
- Số  lượng cổ phiếu  đang lưu  hành                                  14.999.229 cổ phiếu

+ Cổ phiếu thường                                                              14.999.229 cổ phiếu

+ Cổ phiếu ưu đãi                                                                -
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại 
   -
+ Cổ phiếu quỹ: 










   -
- Cổ tức: 












   15%/ năm.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
	 
	 CHỈ TIÊU 
	 Mã số 
	 Năm 2011
đ 
	 Năm 2010
đ 

	TT 
	
	
	
	

	1.
	 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	01
	3.604.499.780.812 
	2.568.847.697.782 

	
	 Trong đó: Doanh thu bán than 
	
	3.512.901.128.341 
	2.490.683.198.500 

	
	                    Doanh thu bán than bả xít 
	
	91.598.652.471 
	78.164.499.282 

	2.
	 Các khoản giảm trừ doanh thu 
	02
	0 
	0 

	3.
	 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	10
	3.604.499.780.812 
	2.568.847.697.782 

	4.
	 Giá vốn hàng bán 
	11
	3.114.959.857.044 
	2.165.965.739.856 

	5.
	 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	20
	489.539.923.768 
	402.881.957.926 

	6.
	 Doanh thu hoạt động tài chính 
	21
	3.136.727.361 
	3.600.059.700 

	7.
	 Chi phí hoạt động tài chính 
	22
	136.116.656.555 
	60.960.917.860 

	
	  - Trong đó: Chi phí lãi vay 
	23
	132.177.573.776 
	55.593.622.933 

	8.
	 Chi phí bán hàng 
	24
	98.884.645.124 
	88.318.971.166 

	9.
	 Chi phí quản lý doanh nghiệp 
	25
	184.776.839.799 
	170.406.929.114 

	10.
	 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 
	30
	72.898.509.651 
	86.795.199.486 

	11.
	 Thu nhập khác 
	31
	45.556.401.042 
	35.325.906.549 

	12.
	 Chi phí khác 
	32
	28.781.249.012 
	35.722.567.874 

	13.
	 Lợi nhuận khác  
	40
	16.775.152.030 
	(396.661.325)

	14.
	 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  
	50
	89.673.661.681 
	86.398.538.161 

	15.
	 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 
	51
	9.154.631.200 
	11.003.239.346 

	16.
	 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 
	52
	0 
	0 

	17.
	 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 
	60
	80.519.030.481 
	75.395.298.815 

	18.
	 Lãi cơ bản trên cổ phiếu  
	70
	7.143,28
	7.539,53



Năm 2011, Công ty đã đạt và hoàn thành xuất sắc kế hoạch Tập đoàn TKV giao. Công ty có nhiều biện pháp quản lý, đẩy mạnh tiêu thụ để tăng doanh thu, quản trị chi phí,  lợi nhuận tăng, lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng, bảo toàn và phát triển vốn.
3.  Những tiến bộ Công ty đã đạt được 

 3.1.
Công tác kỹ thuật, điều hành sản xuất đã hoạch định phương hướng sản xuất đúng đắn giữa các khâu trong dây chuyền công nghệ, đầu tư thiết bị phù hợp với điều kiện thực tế khai trường mỏ, tạo nên một dây chuyền sản xuất tiên tiến, hiện đại. Công ty đã gắn hoàn thành kế hoạch sản lượng với hiệu quả kinh tế,  xây dựng chế chính sách bình đẳng giữa các đơn vị đã phát huy tối đa nội lực cho việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty. 
Khoán quản trị chi phí ngày càng chặt chẽ tới từng phân xưởng chính và phù trợ
3.2.

Công tác quản lý:
-
Ký hợp đồng trách nhiệm giữa Giám đốc công ty với Thủ trưởng các đơn vị đã làm tăng tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ đi đôi với quyền lợi tạo ra một đông lực phát triển mới.

-
Sắp xếp tinh giảm bộ máy, đào tạo và đào tại lại đội ngũ cán bộ hiện có, đồng thời có kế hoạch thu  hút nhân tài để phát triển Doanh nghiệp. 

     - 
Sớm triển khai giao kế hoạch sản xuất cho các đơn vị trong Công ty để các đơn vị tổ chức hội nghị và giao nhiệm vụ cho từng tổ sản xuất bàn biện pháp tổ chức thực hiện từ tổ sản xuất đến các công trường, phân xưởng cho việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty . Trên cơ sở kế hoạch giao khoán của Tập đoàn TKV, chủ động cân đối kế hoạch chi phí sản xuất của Công ty , giao khoán chi phí sản xuất cho các đơn vị và giao chi phí cho từng bộ phận, phòng ban quản lý, giao khoán chi phí theo yếu tố cho hầu hết các công trường, phân xưởng trong Công ty, tổ chức lớp hướng dẫn nghiệp vụ khoán chi phí sản xuất cho Quản đốc và nhân viên làm nhiệp vụ khoán chi phí của các công trường, phân xưởng từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác khoán chi phí của các đơn vị giúp cho công tác điều hành sản xuất, quản trị chi phí SXKD năm 2011 đạt hiệu quả .         

     -  
Công tác quản lý chi phí và giá thành sản phẩm đ­îc tăng cường, Công ty cử  riêng một Ủy viên HĐQT, Trợ lý giám đốc chỉ đạo, quản lý công tác khoán chi phí, thay đổi phương thức khoán, hàng tháng, quý đều có nghiệm thu khoán với từng đơn vị, thưởng, giám trừ các chi phí đều minh bạch, công khai nên công tác khoán chi phí năm 2011 được Tập đoàn TKV đánh giá cao.
      -
Tổ chức quản lý tài chính một cách chủ động, linh hoạt, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn , chủ động khai thác các nguồn vốn vay đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ kế hoạch SXKD, tài chính  của Công ty lành  mạnh .  

       - 
Công tác quản lý vật tư đã được thực hiện từ việc mua bán, cấp phát đến quản lý vật tư và theo dõi cấp phát đến từng thiết bị, thực hiện tốt việc thu cũ đổi mới. Vật tư được cung cấp đầy đủ , kịp thời đảm bảo cho sản xuất , giá cả hợp lý. Hệ thống kho tàng đã được củng cố đầu tư nâng cấp, hàng hóa được sắp xếp khoa học thuận tiện cho việc theo dõi, quản lý, cấp phát.

3.3.   Chế độ đối với người lao động tiến hành triển khai thực hiện theo các qui định của Nhà nước, Tập đoàn và HĐQT Công ty về quản lý tiền lương và tiền thưởng phù hợp với điều kiện và tình hình cụ thể của Công ty.  Ban hành phổ biến qui chế quản lý , sử dụng quĩ tiền lương, tiền thưởng cũng như qui định thanh toán lương, trả lương theo chỉ tiêu giao khoán đến từng đơn vị trong Công ty, qui chế được xây dựng công khai dân chủ: Mọi sản phẩm đều có đơn giá, tiền lương và thu nhập được gắn liền với số lượng, chất lượng sản phẩm, trả lương trực tiếp đến người lao động, đúng kỳ hạn . 

4.  Kế  hoạch phát triển trong tương lai

- 

Đầu tư  phát triển nguồn nhân lực.
- 

Đầu tư đổi mới công nghệ, Vận chuyển đất đá băng băng tải.

-

Đầu tư thăm dò trữ lượng tài nguyên.
- 

Đầu tư , liên kết khai thác chế biến khoáng sản, kinh doanh xăng dầu...
IV.  Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán theo qui định của Pháp luật về kế toán.
Báo cáo kiểm toán năm 2011. ( Có báo cáo Tài chính đã được kiểm toán kèm theo). Công ty đã đăng tải toàn bộ Báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán trên trang Website của Công ty và trên 1 tờ báo phát hành toán quốc.  Công ty gửi báo cáo tài chính, Báo cáo Thường niên đến Uỷ ban Chứng khoán đúng kỳ hạn. 
V.  Bản giải trình Báo cáo tài chính và Báo cáo Kiểm toán

1.  Kiểm toán độc lập:

- 
Đơn vị kiểm toán độc lập: 

Công ty  Kiểm toán  và  dịch vụ tin học TP.HCM có Trụ sở chính: số 142, Nguyễn Thị  Minh Khai, Quận 3, thành phố  Hồ Chí Minh
-    ý kiến kiểm toán độc lập:

 
Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh tình hình tài chính của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, được lập phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan.

2.  Kiểm toán nội bộ 

Công ty có phòng Thanh tra - Kiểm toán nội bộ làm nhiệm vụ giúp Giám đốc kiểm tra hoạt động nghiệp vụ kế toán tài chính, ngoài ra còn phối hợp với bộ phận kế toán  thường xuyên kiểm tra đưa các hoạt động nghiệp vụ vào nề nếp. 

VI. Các Công ty có liên quan

- 
Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp của tổ chức, Công ty:    Không

- 
Công ty có trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ:  Không

- 
Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan
+ Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (Vốn điều lệ : 2.179 tỷ đồng) :
-
 Tỷ lệ góp vốn :
1% vốn điều lệ ( 21,79 tỷ đồng )

-
 Vốn góp tại thời điểm báo cáo:

21.651.707.000 đồng
VII. 
Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty
+ Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên.

+  Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên.

+  Ban Giám đốc điều hành: 06. Trong đó, 01 Giám đốc công ty điều hành chung, 01 Phó Giám đốc phụ trách sản xuất, 01 Phó Giám đốc phụ trách An toàn,  01 Phó Giám đốc phụ trách Cơ điện - vận tải, 01 Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật, 01 Kế toán trưởng. 

+ Các Công trường, phân xưởng, phòng ban:

 - Các phòng ban Công ty:

	1- Văn phòng 

2- Phòng Tổ chức đào tạo
3- Phòng Thanh tra – Kiểm toán 
4- Phòng Tổng hợp và Công bố thông tin 

5-  Phòng  Y tế
6- Phòng Kế hoạch và giá thành sản phẩm
7- Phòng Lao động tiền lương
8- Phòng Vật Tư
9- Phòng Kế toán tài chính
10- Phòng Kỹ thuật Cơ điện
11- Phòng Kỹ thuật Vận tải
	12- Phòng Kỹ thuật An toàn.

13- Phòng Đầu tư  xây dựng

14- Phòng Bảo vệ - Quân sự

15- Kỹ thuật khai thác
16- Phòng Trắc địa
17- Phòng Địa chất
     18- Phòng KCS
     19- Phòng Điều khiển sản xuất
      20 - Phòng Thi đua , Tuyên truyền, Văn hoa thể thao
 21- Phòng Công nghệ thông tin.                                                                                                                     
 22-  Phòng Dư Án


    - Các công trường, Phân xưởng:

	1- Công trường Khai thác 1 

2- Công trường Khai thác 2

3- Công trường Khai thác 3 

4- Công trường Khai thác 4 

5- Công trường Cơ khí  cầu đường
6- Phân xưởng cấp thoát nước
7- Phân xưởng Trạm mạng

8- Phân xưởng  sửa chữa Ôtô

9- Phân xưởng Cơ điện
	10- Phân xưởng Đời sống

11- Phân xưởng vận tải 1

12- Phân xưởng vận tải 2

13- Phân xưởng vận tải 4

14- Phân xưởng vận tải 5

15- Phân xưởng vận tải 6

16- Phân xưởng vận tải 7
17- Phân xưởng vận tải 8
      18- Phân xưởng Môi trường và xây dựng


2. Tóm tắt lý lịch Ban điều hành ( Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng)
2.1.
 Giám đốc 
1. Họ và tên :        Nguyễn Xuân Lập

2. Giới tính :
      Nam



3. Số CMTND :
1009766981



Ngày cấp: 


17/6/2005



Nơi cấp: 


CAQN

4. Ngày tháng năm sinh:       25/11/1959

5. Nơi sinh :  

Hải triều - Tiên Lữ - Hưng Yên

6. Quốc tịch :  
Việt Nam

7. Dân tộc : 

Kinh

8. Quê quán :     
Hải triều - Tiên Lữ - Hưng Yên

9.   Địa chỉ thường trú :   Tổ 39 - Cẩm Sơn - Cẩm Phả - Quảng Ninh

10. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan :  033 38 64 477

11. Trình độ văn hoá: 12/12

12. Trình độ chuyên môn :  Kỹ sư khai thác Mỏ

13. Quá trình công tác ( nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua ):

-
Tháng 6/1986 - 1/1995:  
Cán bộ phòng KTKT- Mỏ Than Cao Sơn

-
Tháng 2/1995 - 9/1996:   
Phó phòng KTKT - Mỏ Than Cao Sơn

-
Tháng 10/1996 - 4/1997:   Quyền Trưởng phòng KTKT - Mỏ Than Cao Sơn

-
Tháng 51997 - 3/2002:   
Trưởng phòng KTKT - Mỏ Than Cao Sơn

-
Tháng 4/2002 - 5/2002:    
Trưởng ban Kế hoạch dài hạn Mỏ Than Cao Sơn 

-
Tháng 6/2002 - 8/2002: 
Trợ lý Giám đốc Mỏ Than Cao Sơn

-
Tháng 9/2002 - 1/2006    :  Phó Giám đốc Mỏ Than Cao Sơn

-
Tháng 2/2006 - Nay : Giám đốc Công ty Than Cao Sơn

14.  Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:   không
2.2 

Phó Giám đốc Mai Huy Giáp
      1.  
Họ và tên :        Mai Huy Giáp

Giới tính:
      

Nam


Số CMTND :

100925052



Ngày cấp: 


03/ 10/ 2003



Nơi cấp: 


CAQN
2. Ngày tháng năm sinh:  15/ 8/ 1966

3. Nơi sinh :  



Vũ Sơn - Kiến Xương - Thái bình

4. Quốc tịch :  


Việt Nam

5. Dân tộc: 



Kinh
6. Quê quán:   


Vũ Sơn - Kiến Xương - Thái bình

7. Địa chỉ thường trú :   
Tổ 46 - Cẩm Đông - Cẩm Phả - Quảng Ninh

8. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan :  033 3862558

9. Trình độ văn hoá: 

12/ 12

10. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Cơ điện;

11. Quá trình công tác ( nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua ):

- 
Tháng 11/1984 - 8/1999:        CNKT Mỏ Than Cao Sơn

- 
Tháng 9/1999 - 7/2004:   

Cán bộ phòng Cơ điện Mỏ Than Cao Sơn

      - 
Tháng 8/2004 - 11/2004:  

Cán bộ phòng XDCB Mỏ Than cao Sơn       

- 
Tháng 12/2004 - 9/2005:   
Phó phòng XDCB Mỏ Than Cao Sơn

-  
Tháng 8/2005 - 12/2006: 

Phó phòng XDCB Mỏ Than Cao Sơn

- 
Tháng 1/2007- 12/2008:  

UVHĐQT Công ty CP Than Cao Sơn

-  
Tháng 12/2008 - nay :   

Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin
 13.  Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:  Phó giám đốc công ty 
14.  Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:   Uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần cơ kkhÝ Hòn Gai – TKV
2.3 

Phó Giám đốc Đặng Văn Tùng

1. Họ và tên:        Đặng Văn Tùng
2. Giới tính:
     
Nam


3. Số CMTND:
100447889



Ngày cấp:  

24/7/2007




Nơi cấp: 


CAQN
4. Ngày tháng năm sinh:        20/ 12/ 1964

5. Nơi sinh :   

Xã An Lộc - Huyện Can lộc - Tỉnh Hà Tĩnh

6. Quốc tịch :  
Việt Nam

7. Dân tộc : 

Kinh
8. Quê quán :     
Xã An Lộc – Huyện Can lộc – Tỉnh Hà Tĩnh

9.   Địa chỉ thường trú :   Tổ 39 – Cẩm Sơn  - Cẩm Phả - Quảng Ninh

10. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:  
0333 935 822
11. Trình độ văn hoá: 




12/12

12. Trình độ chuyên môn :  


Kỹ Sư Khai thác Mỏ

13. Quá trình công tác ( nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua ):

· Tháng 5/1985 - 4/1986:  
Công nhân phụ máy Khoan Mỏ Than Cao Sơn

·  Tháng 5/1986 - 4/1988:  
KTV Hộ chiếu nổ mìn

· Tháng 5/1988 -  2/1996: 
Đốc công mìn

- 
Tháng 3/1996 - 9/1996: 
Phó quản đốc Công trường mìn

- 
Tháng 10/1996 - 10/2003: Phó phòng KTKT MỏThan Cao Sơn

- 
Tháng 11/2003 - 8/2007: 
PGĐ Công ty CP chế biến Kinh doanh Than Cẩm Phả

- 
Tháng 9/2007- Nay :  

PGĐ Công ty CP  Than Cao Sơn -  Vinacomin
14.  Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:   không

4.
Phó gíam đốc Nguyễn Văn Sinh

   1. Họ và tên: 
Nguyễn Văn Sinh

   2. Giới tính:  

Nam

   3. SỐ CMND: 
101.027.907   

         Ngày cấp:  
04/5/2006   

         Nơi cấp: 

Quảng Ninh

   4. Ngày tháng năm sinh:  
28/ 02/1966

   5. Nơi sinh: 

Đại kỳ- Nghĩa Châu- Nghĩa Hưng - Nam Định

   6. Quốc tịch: 
Việt Nam

   7. Dân tộc: 

Kinh

   8. Quê quán: 
Đại kỳ - Nghĩa Châu - Nghĩa Hưng - Nam Định

   9. Địa chỉ thường trú: 




Tổ 115 -  Cẩm Sơn -  Cẩm Phả - Quảng Ninh

  10. Số điện thoại liên lạc tại cơ quan:  
033 864 490

  11. Trình độ văn hoá : 




10/10

  12. Trình độ chuyên môn :  



Kỹ sư Khai thác

  13. Quá trình công tác:
10/1986 - 6/1988: 
Công nhân vận hành xúc CT Bàng nâu mỏ than Cao Sơn

7/1988 - 8/1989:  
Đốc công CT Bàng Nâu mỏ than Cao Sơn

9/1989 - 3/1998:  
Phó Quản đốc CT Bàng Nâu mỏ than Cao Sơn

4/1998 - 4/1999:  
Quyền Quản đốc CT Bàng Nâu mỏ than Cao Sơn

5/1999 - 3/2008:  
Quản đốc CT Bàng Nâu, KT4, KT1 mỏ than Cao Sơn

4/2008 - 6/2008: 
Trợ lý Giám đốc Công ty CP than Cao Sơn-TKV

7/2008 - nay: 

Phó Giám đốc Công ty CP than Cao Sơn-Vinacomin
   14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:   Không
  5. 
Phó Giám đốc Vương  văn Biên

   1. Họ và tên : 
Vương Văn Biên
   2. Giới tính :  
Nam

   3. SỐ CMND: 
100.701.918   

         Ngày cấp:  
08/8/1996   

         Nơi cấp: 

Quảng Ninh

   4. Ngày tháng năm sinh:  
10/ 3/1959

   5. Nơi sinh: 




Đoàn Đào - Phù Tiên - Hưng Yên

   6. Quốc tịch: 



Việt Nam

   7. Dân tộc: 




Kinh

   8. Quê quán: 



Đoàn Đào - Phù Tiên - Hưng Yên

   9. Địa chỉ thường trú: 

Tổ 30 - Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh

  10. Số điện thoại liên lạc tại cơ quan:  033 862 210

  11. Trình độ văn hoá: 
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  12. Trình độ chuyên môn:  
Kỹ sư Khai thác Vận tải

  13. Quá trình công tác

-
6/1980 - 5/1983: 
Công nhân sửa chữa ô tô mỏ than Đèo Nai

-
6/1983 - 2/1987: 
Công nhân sửa chữa ô tô XNVT Ôtô Cẩm Phả

-
3/1987 - 3/1990: 
Đội phó đội xe 5 XNVT Ôtô Cẩm Phả

-
4/1990 - 1/1999: 
Đội phó đội xe 5 mỏ than Cao Sơn

-
2/1999 - 10/1999: 
Quyền Quản đốc PXVT 3 mỏ than Cao Sơn

-
11/1999 - 6/2008: 
Quản đốc Phân xưởng Vận tải 3 Công ty than Cao Sơn

-
7/2008 - nay: 

Phó Giám đốc Công ty CP than Cao Sơn-Vinacomin
   14.   Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:   không

6 . 

Kế toán trưởng Vũ Văn Tuân

      1.  Họ và tên :        Vũ Văn Tuân

     2.  Giới tính:
      Nam



3.  Số CMTND :
100968639



Ngày cấp: 


11/3/2005



Nơi cấp: 


CAQN
4. Ngày tháng năm sinh:   01/8/1956

5. Nơi sinh:  



Cẩm Phả - Quảng Ninh

6. Quốc tịch:  



Việt Nam

7. Dân tộc: 



Kinh
8. Quê quán :   


Phong Cốc - Yên Hưng - Quảng Ninh

9. Địa chỉ thường trú :   
Tổ 60A - Cẩm Trung - Cẩm Phả - Quảng Ninh

10. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan :  
0333 863 082

11. Trình độ văn hoá: 
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12. Trình độ chuyên môn:  



Đại học Kế toán Tài chính

13. Quá trình công tác ( nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua ):
- 
Tháng 1/1976 - 10/1982:  

CN lái máy Xúc Mỏ Than Đèo Nai

- 
Tháng 11/1982 - 4/1986:   
Học sinh Trường bổ túc văn hoá công nhân TW

- 
Tháng 5/1986 - 9/1990: 
 
Sinh viên trường Đại học tài chính kế toán

- 
Tháng 10/1990 - 7/1992:    
Kế toán XN Cảng và kinh doanh Than Cẩm Phả

-  
Tháng 8/1992 - 5/1993: 

Phó phòng kế toán thống kê XN Cảng và kinh doanh Than Cẩm Phả

-  
Tháng 6/1993 - 7/1993:  

Phó phòng Kiểm toán Công ty Than Cẩm Phả

-  
Tháng 8/1993 - 4/1995:  

Phó phòng máy tính Công ty Than Cẩm Phả 

-  
Tháng 5/1995  6/1996: 

Trưởng phòng Thanh tra pháp chế Công ty Than Cẩm Phả

-  
Tháng 7/1996 - 11/1996:  

Phó Giám đốc Nhà máy bia Cẩm Phả

-  
Tháng 12/1996 -  nay:   

Kế toán trưởng Công ty CP Than Cao Sơn - Vinacomin
14.  Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:   không


- 

Số lượng cán bộ Cán bộ công nhân viên: 3.777 lao động, Công ty thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân sản xuất trực tiếp, chế độ nghỉ dưỡng sức, thăm hỏi động viên, cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động... luôn được chú trọng.
-
Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng: không có thay đổi .
VIII. 
Thông tin cổ đông và quản  trị Công ty

1.  Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 

a.
 Hội đồng quản tri                                                                      

1. 
Ông Nguyễn Xuân Lập:      Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc                                              

Số cổ phần đang nắm giữ: 

           - Sở hữu cá nhân: 3.000
           - Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 7.650.000
2.  
Ông Phạm Văn Long:      Phó Chủ tiịch  HĐQT 
Số cổ phần đang nắm giữ: 



- Sở hữu cá nhân:  1.500
3. 
Ông Mai Huy Giáp:      Uỷ viên HĐQT kiêm Phó giám đốc.                                            

Số cổ phần đang nắm giữ: 



- Sở hữu cá nhân: 1.369
4. 
Ông Nghiêm Chí Minh

 Số cổ phần đang nắm giữ: 

                  - Sở hữu cá nhân: 0
5.
Ông Phạm Ngọc Khánh Uỷ viên HĐQT.

Số cổ phần đang nắm giữ: 

                  - Sở hữu cá nhân: 1.564
*  Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

+

 Ngay sau Đại hội, Hội đồng quản trị đã họp triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và các nghị quyết thường kỳ trong năm trên cơ sở cụ thể hoá nhiệm vụ và kế hoạch  2011.

+  
Họp 39 phiên trực tiếp và gián tiếp, ban hành 39  Nghị quyết, ra quyết định đầu tư và phê duyệt dự toán, quyết toán đầu tư phục vụ kịp thời cho việc đầu tư mua sắm phục vụ sản xuất của công ty. 
+ 
Giao chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm cho Ban Giám đốc. Tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy lãnh đạo quản lý từ Công ty đến các phòng, công trường, phân xưởng. Ra các nghị quyết và ban hành các quyết định quản lý, các biện pháp giải quyết tồn đọng, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và các giải pháp tổ chức, triển khai thực hiện và điều hành quản lý.

+ 

Định kỳ tháng, Sơ kết  sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng, năm kiểm điểm các mặt hoạt động công tác trong tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chỉ ra những mặt được và chưa được để có những uốn nắn, rút kinh nghiệm. 

* Ban Kiểm soát

1. Ông Đào Xuân Nam:
Trưởng ban kiểm soát

Số cổ phần đang nắm giữ: 


- Sở hữu cá nhân: 300
2 . Ông Phạm Đắc Xây

Uỷ viên Ban kiểm soát

Số cổ phần đang nắm giữ: 


- Sở hữu cá nhân:  1.890
3. Bà Đỗ Thị Thu Hằng:

Uỷ viên Ban kiểm soát

Số cổ phần đang nắm giữ: 



- Sở hữu cá nhân:  1.650

Trong năm 2011, BKS đã thực hiện tốt chức năng của mình, như: giám sát Hội đồng Quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của Công ty báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

* 
Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Được hưởng thù lao theo Nghị quyết  Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011. 
*
Mức thù lao chi trả HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011: 

-  5 thành viên HĐQT của Công ty: 

             242.097.600 đồng.

-  3 thành viên Ban kiểm soát của Công ty:            135.928.800 đồng.


-  Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT, BKS :   378.026.400 đồng. .

	* Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT:Tờn
	Số cổ phần tại thời điểm 05/04/2009
	Tỷ lệ (%)

	
	Số CP đại diện
	Số CP sở hữu
	Tổng số CP
	

	Tập đoàn Than-KS Việt Nam
Đại diện: Nguyễn Xuân Lập 
	7.650.000


	3.000
	7.653.000
	51,0

	Ông: Phạm Ngọc Khánh
	
	1.564
	1.564
	0,01

	Ông: Phạm Văn Long
	
	1.500
	1.500
	0.01

	Ông: Mai Huy Giáp
	
	1.369
	1.369
	0.01

	Ông:  Nghiêm Chí Minh
	
	         -
	-
	-

	Tổng cộng
	7.650.000
	7.433
	7.657.433
	51,04


* Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan: 
	TT
	Người thực hiện giao dịch
	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn
	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)

	
	
	
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ

( % )
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ

( % )
	

	
	Asia value investment limited
	Cổ đông lớn
	835.400
	8,35
	920.200
	6,1
	Bán cổ phiếu.

( Tỷ lệ tương đối giảm, tỷ lệ tuyệt đối tăng là do công ty phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 02 cổ phiếu được thưởng 01 cổ phiếu )


2. 
Các dữ liệu thống kê về cổ đông tính đến thời điểm 22/ 02/ /2011 ( Danh sách phân bổ quyền của cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cấp)
2.1.  Cổ đông trong nước:   sở hữu  13.114.679 cổ phần, chiếm 87,43 % tổng số cổ phần.
*
Cá nhân: 4.152 cổ đông sở hữu:  5.308.609 cổ phần
*
Tổ chức: 
   03  cổ đông sở hữu :
  7.806.070 cổ phần. Trong đó Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam 
77.650.000  cổ phần.
2.2.  Cổ đông ngoài nước:  sở hữu   1.884.550 cổ phần chiếm 12,5  % tổng số cổ phần
*
Cá nhân:     18  cổ đông sở hữu:         118.250  cổ phần
*
Tổ chức: 
 09
cổ đông sở hữu :   1.884.550 cổ phần. Trong đó: Công ty ASIA VALUE INVESTMENT LIMITED  sở hữu:      920.200 cổ phần
Trên đây là báo cáo thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin  xin được kính  trình Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Nơi nhận :







                                        Giám đốc   
- Uỷ ban Chứng khoán nhà nước,



            
- Trung tâm GDCK Hà Nội, 
- Thành viên HĐQT, BKS,
- Lưu VP, VPHĐQT,













                 Nguyễn Xuân Lập
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